
 

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn  

của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa 

Nguyễn Văn Dân(*)

Tóm tắt: Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều quan niệm về kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. Tuy nhiên, cách lý giải về định hướng XHCN và về những đặc điểm 
định hướng XHCN của kinh tế thị trường nước ta do các nhà khoa học đưa ra lại 
chưa cho thấy rõ đặc thù định hướng XHCN của nền kinh tế mà chúng ta đang xây 
dựng. Trong khi đó, các chuyên gia và các nhà quản lý kinh tế của nước ta đang có 
xu hướng muốn thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế thị trường theo mô hình chung của thế giới. Bài viết làm rõ đặc điểm văn 
hóa riêng biệt của kinh tế thị trường Việt Nam, phân tích vai trò của doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng như mối quan hệ trung tâm - ngoại vi của 
từng thành phần kinh tế qua góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa. 
Trên cơ sở đó, khẳng định kinh tế thị trường định hướng XHCN là phải xác lập 
quan hệ trung tâm - ngoại vi, trong đó quan hệ trung tâm - ngoại vi là mối quan hệ 
bình đẳng, có cạnh tranh lành mạnh đem lại đóng góp tích cực từ khu vực nhà nước 
và khu vực tư nhân cho nền kinh tế của nước ta. 

Từ khóa: Kinh tế thị trường, Xã hội chủ nghĩa, Trung tâm - ngoại vi 

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn trung tâm - 

ngoại vi (*) 

Một trong những công việc đổi mới 
quan trọng nhất của nước ta là xây 
dựng nền kinh tế thị trường. Đây là thể 
hiện của xu hướng hướng tâm và hội 
nhập với thế giới. Trước đây, trong cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc, Việt Nam 
từng tự hào là trung tâm của thế giới. 
Và thế giới, hay ít ra là một nửa thế 
giới, cũng coi chúng ta là trung tâm. 

                                                
(*) PGS.TS., Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam; email: nguyenvandan1@gmail.com. 

Thế nhưng, chiến tranh đã làm cho 
chúng ta lạc hậu so với quá trình phát 
triển của thế giới. Một trung tâm của 
cách mạng thế giới có nguy cơ bị loại trừ 
ra vùng ngoại vi. 

ý thức được điều đó, nước ta đã tiến 
hành công cuộc đổi mới toàn diện. Trong 
đó, đổi mới tư duy về kinh tế là một 
trong những đổi mới quan trọng. Đổi 
mới tư duy kinh tế trước hết là đổi mới 
quan niệm về nền kinh tế kế hoạch hóa. 
Khi phe XHCN ở châu Âu sụp đổ, chúng 
ta đã phải xác định lại trung tâm của 
thế giới. Đồng thời, phải tư duy lại kinh 
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tế như thế nào để phát triển kịp với thế 
giới, tránh vị thế ngoại vi. Từ đó, kinh 
tế thị trường là giải pháp không thể 
tránh khỏi. Kinh tế thị trường là quy 
luật phát triển phổ biến, là quy luật 
trung tâm, kinh tế Việt Nam muốn phát 
triển thì không thể đứng ngoài sự ảnh 
hưởng của trung tâm. Xét ở cấp thế giới, 
chúng ta đang phát triển với véctơ từ 
ngoại vi vào trung tâm, theo sức hút của 
trung tâm. 

Trên tinh thần đổi mới tư duy, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã xác định rằng 
kinh tế thị trường định hướng XHCN là 
mô hình kinh tế trong suốt thời kỳ quá 
độ lên CNXH ở nước ta. Vì thế, hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường là tiền 
đề quan trọng để thúc đẩy quá trình tái 
cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Sau 30 năm đổi mới, kinh tế thị 
trường của nước ta đã đạt được một số 
thành tựu bước đầu, đóng góp cho quá 
trình phát triển đất nước theo định 
hướng XHCN, từng bước thực hiện mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”. Tuy nhiên, đến 
nay vẫn còn không ít những vấn đề 
chưa được lý giải, ví dụ như vấn đề 
quan hệ giữa doanh nghiệp nhà nước 
với doanh nghiệp tư nhân, vấn đề vai 
trò của doanh nghiệp nhà nước và của 
doanh nghiệp tư nhân, đánh giá vai trò 
trung tâm của doanh nghiệp nhà nước 
như thế nào, quan niệm vị thế được coi 
là ngoại vi của doanh nghiệp tư nhân ra 
sao, mặc định coi doanh nghiệp nhà 
nước là trung tâm có mâu thuẫn với bản 
chất của kinh tế thị trường không,... 
Đây chính là những vấn đề của mối 
quan hệ trung tâm - ngoại vi. Xem xét 
và trả lời cho những câu hỏi này cần 
phải viện dẫn đến thực tế vận hành của 

các quy luật kinh tế thị trường trên thế 
giới, nhưng đồng thời không thể không 
tính đến sự chi phối của môi trường văn 
hóa đặc thù của dân tộc. 

Kinh tế thị trường từ góc nhìn văn hóa  

Thế giới đang hướng tới xã hội tri 
thức. Và, tổng hợp ý kiến của các nhà 
khoa học trên thế giới, của một số tổ 
chức quốc tế và một số tổ chức của Liên 
Hợp Quốc, chúng tôi rút ra định nghĩa: 
Xã hội tri thức là một kiểu xã hội dựa 
trên việc không ngừng sản xuất và sử 
dụng hàng loạt tri thức trong mọi lĩnh 
vực, với sự trợ giúp của công nghệ thông 
tin và truyền thông hiện đại, để phát 
triển con người trên toàn hành tinh một 
cách công bằng, an sinh và bền vững. 
Việc sản xuất và sử dụng tri thức thông 
qua môi trường giáo dục - đào tạo và 
nghiên cứu - triển khai đã làm gia tăng 
giá trị của tri thức trong tất cả các 
ngành kinh tế, khoa học và công nghệ, 
được đặc trưng bằng những cái tên: 
kinh tế tri thức và công nghệ cao. Một 
kiểu xã hội như vậy có thể được xây 
dựng và phát triển ở mọi quốc gia, 
không phân biệt chế độ chính trị - xã hội 
(Xem: Nguyễn Văn Dân, 2015, tr.93). 
Đó là một xã hội mang tính trách nhiệm 
và nhân văn đối với con người. Nó 
không chỉ là kinh tế tri thức, mà quan 
trọng nhất nó phải là một xã hội đảm 
bảo quyền con người, công bằng và an 
ninh. Như vậy, kinh tế thị trường trong 
xã hội tri thức không phải là một nền 
kinh tế thuần tuý kinh tế, mà nó là một 
nền kinh tế thị trường nhân văn. 

Mặc dù có những nguyên tắc chung, 
nhưng kinh tế thị trường còn chịu ảnh 
hưởng của điều kiện lịch sử - văn hóa - 
xã hội của mỗi quốc gia. Vì thế, quá 
trình chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch 
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hóa của nước ta từ thời bao cấp sang cơ 
chế thị trường mới sẽ thể hiện những 
nguyên tắc chung của kinh tế thị trường 
và quản ký kinh tế theo cơ chế thị 
trường trong điều kiện lịch sử - văn hóa 
- xã hội đặc thù của quốc gia. Trên thế 
giới, cả các nước tư bản phát triển lẫn 
các nước đang phát triển đều đang 
hướng tới một nền kinh tế thị trường 
nhân văn, tức là hướng tới một nền kinh 
tế có chức năng phục vụ con người để con 
người ngày càng sống tốt hơn, thỏa mãn 
đầy đủ hơn những nhu cầu vật chất, văn 
hóa và tinh thần. Xu hướng đó đang làm 
cho các nước có chế độ chính trị - xã hội 
khác nhau có thể cùng tồn tại, cùng xích 
lại gần nhau để giải quyết những vấn đề 
toàn cầu như dân số, môi trường, an 
ninh toàn cầu và an ninh con người...  

Trên tinh thần đó, Đảng và Nhà 
nước ta đã đưa ra chủ trương phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN. Với mục tiêu xây dựng một xã 
hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh” như Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã nhiều lần khẳng định 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, tr.23), 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN của nước ta thể hiện tính lịch sử 
- văn hóa - xã hội cụ thể của đất nước, 
thực sự mang tính nhân văn theo tinh 
thần của Liên Hợp Quốc. 

Như vậy, ở cấp toàn cầu vĩ mô, kinh 
tế thị trường định hướng XHCN của 
Việt Nam là một thành phần đặc thù 
trong quy luật phổ biến của kinh tế thị 
trường thế giới. Cái đặc thù đó là định 
hướng XHCN của riêng Việt Nam. 
Chúng ta đang chuyển từ vị thế ngoại vi 
thành một bộ phận của trung tâm thế 
giới. Quan hệ giữa thị trường và định 
hướng XHCN phải được xây dựng và 

vận hành như thế nào để chúng ta hội 
nhập được với thế giới trong tiến trình 
toàn cầu hóa, tránh nguy cơ bị loại trừ 
vĩnh viễn ra ngoại vi. Đó chính là bài 
toán cho các nhà quản lý kinh tế của 
chúng ta ở cả cấp nhà nước lẫn cấp 
doanh nghiệp. 

Để giải quyết được vấn đề nói trên ở 
cấp vĩ mô, chúng ta phải làm tốt được ở 
cấp vi mô, tức là chúng ta phải xây 
dựng được một nền kinh tế quốc dân 
thực sự mang tính thị trường nhưng lại 
tuân thủ định hướng XHCN. Đây là bài 
toán không dễ và để giải quyết nó, 
chúng ta phải xác định được đặc điểm 
của một nền kinh tế XHCN theo mô 
hình mới. Tuy nhiên, mô hình mới của 
kinh tế XHCN vẫn chưa có trên thế giới. 

Theo GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Viện 
Hàn lâm KHXH Việt Nam, nội dung 
của định hướng XHCN trong phát triển 
kinh tế thị trường ở Việt Nam được thể 
hiện như sau (Đỗ Hoài Nam, 2013):  

- Phát triển kinh tế thị trường phải 
nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát 
triển đất nước là từng bước quá độ lên 
CNXH, làm cho “dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân 
dân làm chủ”.  

- Giải quyết tốt những mối quan hệ 
lớn trong quá trình thực hiện mục tiêu 
phát triển đất nước ở từng giai đoạn quá 
độ lên CNXH.  

- Bảo đảm hiệu lực và hiệu quả 
quản lý của Nhà nước pháp quyền Việt 
Nam của dân, do dân và vì dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
trong quá trình phát triển đất nước nói 
chung và phát triển kinh tế thị trường 
hiện đại. 
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Theo một số nhà khoa học khác, 
định hướng XHCN của mô hình kinh tế 
thị trường thể hiện bản chất nhân văn, 
có thể quy tụ lại ở những chuẩn mực sau 
(Lê Anh Sắc, Doãn Công Khánh, 2014): 

1) Tất cả các chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của Chính phủ, của các 
doanh nghiệp đều phải tính đến hiệu quả 
sử dụng tài nguyên, với ý thức tối cao 
rằng tài nguyên không phải là vô hạn.  

2) Để khắc phục những hậu quả xã 
hội của nền kinh tế thị trường, Chính phủ 
cần phải thành lập và tăng cường hoạt 
động của các cơ quan bảo hiểm - từ thiện 
để bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho những 
người đã rời khỏi đội quân lao động. 

3) Chính phủ ngày càng tăng mức 
chi tiêu cho các loại hàng hóa, dịch vụ 
công cộng, chăm sóc y tế, giáo dục, đầu 
tư thích đáng cho việc tái sản xuất sức 
lao động của thế hệ hiện tại và mai sau. 

4) Đầu tư cho mai sau một cách tốt 
nhất là tìm cách thỏa mãn một cách tốt 
nhất những nhu cầu của hiện tại. Sự tốt 
đẹp của nền kinh tế trong những chu kỳ 
sau phải được bắt đầu ngay từ sự đầu tư 
cho hiện tại. Do đó, nền kinh tế thị 
trường mà chúng ta hướng tới nên tăng 
trưởng theo đường lối tác động vào cầu, 
tăng mức cầu để từ đó tăng mức cung 
một cách vững chắc. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cách 
lý giải về định hướng XHCN của GS.TS. 
Đỗ Hoài Nam còn chung chung, mang 
tính đường lối của kinh tế kế hoạch hóa 
thời bao cấp. Còn những đặc điểm định 
hướng XHCN của kinh tế thị trường 
nước ta do các nhà khoa học khác đưa ra 
lại chưa thấy rõ đặc thù định hướng 
XHCN của nền kinh tế mà chúng ta 
đang xây dựng. Những đặc điểm đó hầu 
hết đều trùng lặp với các đặc điểm của 

kinh tế TBCN hiện đại. Đây là một khó 
khăn, bởi lẽ thế giới vẫn chưa có CNXH, 
và vì thế vẫn chưa có kinh tế thị trường 
XHCN. Những đặc điểm trước đây như 
kế hoạch hóa, xóa bỏ kinh tế tư nhân 
mà chúng ta vẫn coi là của CNXH thì 
thực tiễn của các nước XHCN cũ ở châu 
Âu đã chứng minh là không còn giá trị. 
Chúng ta đã từ bỏ mô hình kinh tế này 
để đi theo mô hình kinh tế thị trường - 
một đặc trưng của kinh tế TBCN, 
nhưng chúng ta vẫn muốn định hướng 
nó đi theo CNXH. Vậy chúng ta phải 
định hướng như thế nào để không rơi 
vào chủ nghĩa duy ý chí một lần nữa? 

Các nhà khoa học thường nhấn 
mạnh đến vai trò điều tiết của Nhà nước 
như là một đặc điểm quan trọng của 
định hướng XHCN, nhưng TS. Lê Anh 
Sắc và TS. Doãn Công Khánh, Viện 
Nghiên cứu Thương mại cho rằng:  “Mặc 
dù CNXH và CNTB là hai chế độ chính 
trị, xã hội khác nhau nhưng cùng đứng 
trước sự giới hạn về tài nguyên, hàng 
hóa và dịch vụ so với nhu cầu của con 
người, nên nền sản xuất tất yếu là sản 
xuất hàng hóa. Do đó, sự cần thiết phải 
quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị 
trường có điều tiết hay cơ chế kinh tế 
hỗn hợp cũng là lẽ đương nhiên” (Lê 
Anh Sắc, Doãn Công Khánh, 2014). Như 
vậy, kinh tế thị trường có điều tiết 
không phải là đặc thù của riêng CNXH. 

Người ta nói đến đặc thù của kinh tế 
định hướng XHCN là sự tồn tại của sở 
hữu nhà nước. Nhưng TS. Lê Anh Sắc 
và TS. Doãn Công Khánh khẳng định: 
“Trong hầu hết các hình thức tổ chức 
nhà nước: nhà nước chủ nô, nhà nước 
phong kiến, nhà nước TBCN, nhà nước 
nào cũng thừa nhận sự cùng tồn tại của 
hai hình thức sở hữu: Sở hữu nhà nước 
và sở hữu tư nhân. Lịch sử phát triển 
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kinh tế của các nước TBCN cũng chứng 
tỏ rằng sự cùng tồn tại của hai hình 
thức sở hữu này không hề ngăn cản quá 
trình lưu thông hàng hóa. Ngược lại 
chính nhờ có bộ phận sở hữu nhà nước 
này mà một mặt các chính phủ có thể 
hạn chế bớt được một phần những 
khuyết tật của nền kinh tế thị trường. 
Mặt khác, tạo ra môi trường cạnh tranh 
lành mạnh giữa các hình thức sở hữu, 
giữa các thành phần kinh tế” (Lê Anh 
Sắc, Doãn Công Khánh, 2014). 

Người ta nói định hướng XHCN cho 
kinh tế thị trường tức là phải coi doanh 
nghiệp nhà nước là thành phần kinh tế 
chủ đạo (Kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, http://vi.wikipedia.org/wiki/...). 
Tuy nhiên trên thực tế, doanh nghiệp 
nhà nước của chúng ta trong thời gian 
qua lại không phát huy được vai trò 
nòng cốt của mình, chưa xứng đáng là 
đầu tàu cho nền kinh tế. Tham nhũng 
lãng phí cũng nảy sinh nhiều nhất ở 
khu vực này. Chính vì thế, tại Diễn đàn 
Kinh tế mùa xuân 2015 diễn ra ngày 
21/4/2015 tại Tp. Vinh, Nghệ An, vai trò 
của doanh nghiệp tư nhân trong kinh tế 
Việt Nam đã được bàn đến và các diễn 
giả đã đưa ra câu hỏi: “Ai đang đóng vai 
trò động lực của nền kinh tế?”. Thực tế 
hiện nay, doanh nghiệp nhà nước có số 
lượng 4.000, chiếm 30% tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) của cả nước, sử dụng 
>60% tổng tín dụng, tài sản, chiếm ≈ 
45% tổng tài sản của cả nước. Trong khi 
đó, Nhà nước tuyên bố, doanh nghiệp 
nhà nước chỉ làm những gì tư nhân 
không làm được. Tuy nhiên, doanh 
nghiệp nhà nước hiện đang chiếm 99% 
trong sản xuất phân bón, 97% trong 
khai thác than, 94% trong sản xuất điện 
- gas, 91% trong truyền thông, 88% 
trong lĩnh vực bảo hiểm... Như vậy, 

doanh nghiệp nhà nước đã tham gia sản 
xuất và kinh doanh cùng với doanh 
nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 
chiếm 67% tổng kim ngạch xuất khẩu, 
chiếm ≈ 70% giá trị sản xuất công 
nghiệp (Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 
2015, 2015). Vậy, câu hỏi đặt ra là: Có 
đúng doanh nghiệp nhà nước đang 
đóng vai trò chủ đạo không? 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh  
khẳng định: “Doanh nghiệp tư nhân 
phải trở thành nền tảng, thành động lực 
quan trọng nhất để đóng góp vào tăng 
trưởng, ổn định nền kinh tế Việt Nam. 
Nếu không làm được điều này, Việt 
Nam không bao giờ có được tăng trưởng 
tốt, không bao giờ có được nền kinh tế 
vững mạnh và tự chủ”. Bên cạnh đó, ông 
Phạm Viết Muôn, nguyên Phó trưởng 
ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp cho rằng: “Nếu không đảo 
ngược vế doanh nghiệp tư nhân là động 
lực trong nền kinh tế, thì khu vực doanh 
nghiệp nhà nước vẫn thế thôi”. Còn 
nhóm chuyên gia kinh tế thuộc Chương 
trình giảng dạy Fullbright nhận định: 
“Nền kinh tế Việt Nam đang chạy một 
động cơ. Ba động cơ nội là kinh tế nhà 
nước, kinh tế tư nhân và nông nghiệp 
đều đang gặp vấn đề, chỉ có một động cơ 
ngoại đó là khu vực có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài FDI là đang chạy tốt”. 
TS. Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng 
Viện Chiến lược phát triển cho rằng: 
“Chúng ta vẫn có thể cứ tuyên bố doanh 
nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo. 
Nhưng chúng ta phải tập trung sức thúc 
đẩy doanh nghiệp tư nhân để cho nó lớn 
mạnh đến khi nó có đủ khả năng thay 
thế vai trò của doanh nghiệp nhà nước” 
(Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015, 2015). 
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Trước đó, năm 2014, PGS.TS. Phí 
Mạnh Hồng, Đại học Quốc gia Hà Nội 
và PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện 
Kinh tế Việt Nam cũng cho rằng “Gắn 
định hướng XHCN với việc duy trì và 
phát triển sở hữu công thì mệnh đề 
‘phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN’ tự nó đã mâu thuẫn”. Hai 
tác giả cho rằng, việc điều tiết của Nhà 
nước chỉ nên giới hạn ở việc điều hành 
thông qua chính sách và các dịch vụ 
công chứ Nhà nước không nên làm chủ 
sở hữu doanh nghiệp nhà nước (Phí 
Mạnh Hồng, Trần Đình Thiên, 2014). 
Có thể thấy, các chuyên gia và các nhà 
quản lý kinh tế của nước ta đều có xu 
hướng muốn thúc đẩy doanh nghiệp tư 
nhân để tiến tới đóng vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế thị trường theo mô 
hình chung của thế giới. Trong khi đó, 
nhiều nhà khoa học vẫn có ý kiến cho 
rằng trong nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN thì “khu vực kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể 
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc 
của nền kinh tế” (Kinh tế thị trường 
định hướng XHCN, http://vi.wikipedia. 
org/wiki/…). Tuy nhiên, trước những ý 
kiến về vai trò của doanh nghiệp tư 
nhân nói trên, thì quan điểm coi kinh tế 
nhà nước đóng vai trò chủ đạo theo định 
hướng XHCN liệu có còn đứng vững? 

Vậy, phải chăng đặc điểm định 
hướng XHCN duy nhất của kinh tế thị 
trường Việt Nam còn lại chỉ là nền kinh 
tế do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo? Thế nhưng đây lại là đặc điểm 
ngoại sinh mang tính thuần tuý chính 
trị chứ không phải là thuộc tính mang 
bản chất nội sinh của kinh tế thị trường 
Việt Nam. Bởi lẽ, việc Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo kinh tế là điều 

đương nhiên, vì Đảng lãnh đạo toàn 
diện đất nước. GS.TS. Đỗ Hoài Nam 
cũng cho rằng: Để góp phần cụ thể hóa 
định hướng XHCN trong phát triển 
kinh tế thị trường của nước ta, chúng ta 
“cần kiên trì theo đuổi cách tiếp cận về 
định hướng chính trị của mục tiêu phát 
triển (...). Đó là nguyên tắc bất biến” (Đỗ 
Hoài Nam, 2013). Cho nên, dù có nói 
“định hướng XHCN” hay không thì vẫn 
là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.  

Như vậy, nếu không xác định được 
đặc điểm văn hóa riêng biệt của kinh tế 
thị trường Việt Nam để có thể được thế 
giới công nhận, thì hoặc là chúng ta sẽ 
phải quay sang sao chép hoàn toàn mô 
hình kinh tế thị trường của nước ngoài, 
chấp nhận hòa nhập với mô hình kinh 
tế trung tâm của thế giới, hoặc là chúng 
ta sẽ không được thế giới chấp nhận nếu 
chúng ta yêu cầu họ công nhận cả 
những đặc điểm văn hóa không làm 
thành bản chất của nền kinh tế thị 
trường, và như thế chúng ta sẽ có nguy 
cơ bị đẩy ra ngoại vi trong dòng chảy 
của lịch sử thế giới. Có lẽ, nhận thức 
được điều này cho nên trên bình diện 
đối ngoại, Chính phủ Việt Nam luôn 
kêu gọi các nước công nhận nền kinh tế 
của nước ta đơn thuần chỉ là nền “kinh 
tế thị trường” mà không phải là “nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN”. 
Phải chăng, chúng ta cho rằng “kinh tế 
thị trường định hướng XHCN” chỉ là để 
xác định lập trường chính trị của nhân 
dân trên bình diện đối nội, nhằm khẳng 
định quyết tâm đi theo con đường 
XHCN của nước ta, mặc dù Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại 
phiên thảo luận của Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp năm 1992, con đường xây 
dựng XHCN là một quá trình lâu dài, 
“đến hết thế kỷ này không biết đã có 
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CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay 
chưa” (Xem: Dự thảo chưa vang vọng 
như lời hiệu triệu, http://tuoitre.vn/tin/ 
chinh-tri-xa-hoi...). Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng 
cho rằng: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô 
hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì 
có cái thứ đó mà đi tìm” (Kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, 
http://vi.wikipedia.org/wiki/…).  

Trên thực tế vẫn còn các lý luận 
khác, hoàn toàn không thể nói rằng 
“nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về 
kinh tế thị trường, phát triển và quản lý 
kinh tế thị trường đã được làm rõ, cung 
cấp cơ sở khoa học cho những quyết 
định về chủ trương, đường lối, cơ chế và 
chính sách phát triển của Đảng, Nhà 
nước” (Đỗ Hoài Nam, 2013). Nói như thế 
có chủ quan không? Có thể thấy, các 
nhà khoa học của nước ta vẫn còn nặng 
về lý thuyết mà chưa bám sát thực tế để 
làm rõ vấn đề.  

Xét trên cấp vi mô quốc gia, khẳng 
định kinh tế thị trường định hướng 
XHCN là phải xác lập quan hệ trung 
tâm - ngoại vi. ở đây, chúng ta muốn 
doanh nghiệp nhà nước là đầu tàu trung 
tâm; doanh nghiệp tư nhân là ngoại vi. 
Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước giờ 
đây (doanh nghiệp cổ phần, tập đoàn cổ 
phần hóa được phân cấp, phân quyền 
trách nhiệm đến từng đơn vị kinh tế) 
không giống với doanh nghiệp nhà nước 
thời bao cấp. Đồng thời, các doanh 
nghiệp tư nhân cũng không thuần tuý 
là ngoại vi theo nghĩa bị loại trừ. Hơn 
chục năm qua, doanh nghiệp tư nhân có 
những đóng góp quan trọng cho GDP 
của cả nước. Trong khi đó vẫn có nhiều 
doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, 
tham nhũng xuất hiện chủ yếu ở các 
đơn vị này. Như vậy, quan hệ trung tâm 

- ngoại vi ở đây phải là một quan hệ 
bình đẳng, có cạnh tranh lành mạnh, 
đem lại đóng góp tích cực từ cả khu vực 
nhà nước lẫn khu vực tư nhân cho nền 
kinh tế thị trường của chúng ta. Không 
nên áp đặt một cách tiên nghiệm vai trò 
chủ đạo cho bất cứ một thành phần kinh 
tế nào. 

Vậy, khi đã mặc định kinh tế - xã 
hội nước ta là do Đảng lãnh đạo và theo 
định hướng XHCN - một đặc điểm văn 
hóa riêng biệt của kinh tế thị trường 
nước ta, thì chúng ta hãy thẳng thắn gọi 
đúng tên nền kinh tế của chúng ta đơn 
giản là “kinh tế thị trường” để có thể hội 
nhập cùng thế giới. Như thế chúng ta 
mới có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với 
thế giới để cùng phát triển, tránh được 
nguy cơ tụt hậu và bị loại trừ � 
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(tiếp theo trang 56) 
Chủ thể truyền thông tôn giáo của hệ 
thống chính trị cần nâng cao trách 
nhiệm trong nhiệm vụ xây dựng, hoàn 
thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo 
cho phù hợp với tình hình trong nước, 
quốc tế và đúng với quan điểm của 
Đảng; quan tâm giải quyết mâu thuẫn 
giữa yêu cầu rất cao về việc nhận thức 
đúng chính sách, pháp luật tôn giáo với 
trình độ văn hóa, dân trí không đồng 
đều của người dân. Công tác truyền 
thông tôn giáo cần được đặt trong quá 
trình giải quyết mâu thuẫn giữa âm 
mưu chia rẽ dân tộc, chống phá chế độ 
của các thế lực xấu, với việc tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Từ thực trạng về truyền thông tôn 
giáo của Đảng và Nhà nước ta những 
năm qua, tác giả đề xuất một số khuyến 
nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng 
và hiệu quả của truyền thông tôn giáo ở 
nước ta trong thời gian tới. Đó là: 

- Đảng và Nhà nước cần xây dựng 
chiến lược phát triển hệ thống truyền 
thông tôn giáo. Trước hết cần nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân về tôn giáo, công tác tôn giáo 
và truyền thông tôn giáo; phát triển hệ 
thống truyền thông đại chúng hiện đại. 
Đẩy mạnh truyền thông tôn giáo tới đối 
tượng là bạn bè quốc tế. Tổ chức nghiên 
cứu truyền thông tôn giáo, tiến tới xây 
dựng chuyên ngành truyền thông tôn 
giáo trong ngành tôn giáo học. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước đối với truyền 
thông tôn giáo. Cần chỉ đạo việc tổng 
kết hoạt động truyền thông tôn giáo, rút 
ra những bài học kinh nghiệm. Quản lý 
tốt hệ thống truyền thông tôn giáo, 
trước hết là hệ thống truyền hình, phát 
thanh, thông tấn, báo chí, xuất bản, 
thông tin mạng... 

- Đổi mới nội dung và hình thức 
truyền thông tôn giáo.  

- Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, 
cộng tác viên, tuyên truyền viên làm 
công tác truyền thông tôn giáo.  

Luận án được bảo vệ thành công tại 
Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp 
tại Học viện Khoa học xã hội năm 2014. 

huệ nguyên 
giới thiệu       


